                                                             MẪU CBTT-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin

trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần bao bì PP

Năm báo cáo: 2010
I. Lịch sử hoạt động của C«ng ty
1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty cổ phần Bao bì PP tiền thân là nhà máy bao bì PP thuộc doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1993

- Căn cứ quyết định số 815 QĐ/UB ngày 14/3/2003 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc chuyển nhà máy bao bì PP thành Công ty cổ phần Bao bì PP. Và được sở Kế hoạch và đầu tư Hải phòng cấp đăng ký kinh doanh số 0203000438 ngày 21 /4/2003 với vốn điều lệ là: 8.200.000.000 đồng 

Qua nhiều năm nghiên cứu thị trường Công ty đã đầu tư mở rộng phát triển sản xuất

Ngày 01/06/2007 Công ty đã đăng ký thay đổi tăng vốn đièu lệ từ 8.200.000.000 đồng lên 28.000.000.000 đồng, đăng ký thay đổi lần 2: 38.800.000.000 đồng, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/11/2010 Mã số doanh nghiệp: 0200545032
2. Quá trình phát triển
+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất sản phẩm bao bì các loại từ chất dẻo.

- Kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ cho ngành Bao bì chất dẻo và bao bì giấy

- Xây dựng nhà các loại

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng công nghiệp, dân dụng

- Chuẩn bị mặt bằng
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
+ Tình hình hoạt động:

- Công ty cổ phần Bao bì PP là đơn vị đầu tiên ở phía bắc đầu tư  hệ thống máy móc thiết bị hiện đại của Cộng hoà Aó và đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu

- Công ty cổ phần Bao bì PP đã đi vào hoạt động từ năm 1993 cho đến nay và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất Bao bì PP . Không chỉ cung cấp vỏ Bao bì cho khách hàng Công ty còn tư vấn thiết kế giúp khách hàng để lựa chọn chủng loại , kích cỡ mÉ mã bao bì phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng.

- Công suất hiện tại của công ty là: 80 triệu bao/năm với hệ thống thiết bị 04 dây chuyền hoàn chỉnh với 100 máy dệt 4 thoi, 6 thoi, 8 thoi  thiết bị được nhập từ châu Âu

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Công ty cổ phần bao bì PP (Haipac) phát triển trở thành Công ty hàng đầu cả nước chuyên sản xuất Bao bì chất lượng cao phục phụ trong các ngành Xi măng, hoá chất.....  
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

· A, Năm 2011 Tiếp tục nghiên cứu và lập dự án  vay vốn dài hạn tại Ngân hàng để nhập thiết bị bao dán đáy và bao Container giá trị vốn vay 3.200.000 USD (bao Container: 1.900.000 USD, Bao dán đáy: 1.300.000 USD) khi thị trường phía Bắc có nhu cầu và đảm bảo hoàn trả được vốn vay.địa diểm lắp đặt thiết bị tại địa điểm 3: cụm Công nghiệp An Tràng thị Trấn Trường Sơn, huyện An Lão Thàmh phố Hải Phòng, 
+ Mua mới 9 máy dệt 6 thoi loại nhỏ theo thiết kế mới nhất hiện nay với giá 284.000 USD (nguồn vốn: dùng vốn tự có của doanh nghiệp)

+ Việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 263 Trần Nguyên Hãn  để xây dựng khu văn phòng cao cấp cho thuê đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần đầu tư Tài Chính Thăng Long đã không thực hiện đúng như cam kết và Công ty cũng chính thức không thực hiện dự án với Công ty cổ phần đầu tư Tài Chính Thăng long theo thuận.

Công ty cổ phần Bao bì PP xin ý kiến UBND Thành phố Hải Phòng cho tìm kiếm đối tác mới tại Hải Phòng hoặc các tỉnh khác trên cả nước để triển khai dự án : Xây dựng nhà ở hoặc đăng ký với các hãng ô tô của Nhật Bản, Hàn Quốc làm dịch vụ giới thiệu, tiêu thụ và bảo trì xe ô tô và xe gắn máy vào thời gian thichs hợp. Với giá trị tài sản trên đất, lợi thế vị trí, giá trị khi di chuyển XN PP I đến vị trí mới, tổng giá trọn gói là 36 tỷ – 38 tỷ đông đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
Việc mua cổ phiếu quĩ cho Công ty: Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2011 Công ty triển khai mua 200.000 CP đến 1.000.000 CP quĩ trong thời gian thích hợp, thủ tục mua cổ phiếu quĩ theo qui định của UBCK NN đã ban hành.
+  

II Báo cáo của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty 

1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010 đạt được như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH 2010
	TH 2010
	Tỉ lệ so với KH (%)

	1
	 Doanh thu thuần
	Triệu đồng
	185.000
	186.167
	98

	2
	Sản lượng (theo bao qui chuẩn)
	Cái
	55.000.000
	56.000.000
	102

	3
	Nộp ngân sách
	Triệu đồng
	
	13.496.
	

	4
	KhÊu hao TSC§
	Triệu đồng
	2.900
	2.901
	

	5
	Lợi nhuận trước thuế

 (Trong đó có 2.500 triệu đồng LN từ CTCP Bao bì HP-NT)
	Triệu đồng
	9.000
2.500
	10.311
3.280
	115
131

	6
	Thuế TNDN hiện hành
	Triệu đồng
	
	1.941
	

	
	thuế TNDN hoãn lại
	Triệu đồng
	
	105
	

	7
	Lợi nhuận sau thuế (Trong đó có 2.460 tr ® LN từ CTCP Bao bì HP- NT)
	Triệu đồng
	
	8.475
	


Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số tiền

	- Chia cổ tức 15%/Năm
	đồng
	5.785.800.000

	- Quĩ khen thương và phúc lợi
	đồng
	300.000.000

	- Quĩ đầu tư phát triển
	đồng
	700.000.000

	- Quĩ dự phòng Tài Chính
	đồng
	300.000.000

	- Quĩ HĐQT
	đồng
	150.000.000

	- Lợi nhuận còn để lại
	đồng
	1.239.111.375

	Tổng cộng
	đồng
	8.474.911.375


2.Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) 
+ sử dụng hiệu quả tiền vay trong hạn mức khoa học, hiệu quả, để nhập vật tư chiến lược khi có thông tin giá tốt có lợi cho sản xuất.  
- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng, kiên quyết không bán cho khách hàng trả tiền không đúng hợp đồng đã ký. 
- Điều chỉnh giá bán sản phẩm cho các khách hàng kịp thời,  phù hợp với từng thời điểm đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Điều chỉnh lương kịp thời cho bộ môn quản lý và các tổ sản xuất tăng 1,5 % để người lao động tạm thời yên tâm sản xuất.
- Cơ cấu lại nguồn vốn một cách khoa học để chủ động cho SXKD đem lại hiệu quả kinh tế.

- đảm bảo dúng cam kết thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, bình quân trên 4.500.000 đồng/người.
3.Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :
- Để mở rộng phát triển sản xuất năm 2011.Công ty lập dự án đầu tư  sản xuất bao  dán đáy và bao Container thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

                                         LNTT                10.311.262.224
- Khả năng sinh lời: =.---------------  =  ------------------------  = 0.055
                                           DTT                186.167.004.352
                                              Tổng GTTS                108.227. 319.652
 khả năng thanh toán =      -------------------- =  --------------------------  = 2,86
                                           Tổng nợ phải trả            37.792.129.307
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:

- Vốn góp các cổ đônglà: 3.880.000 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu)

- Cổ phiếu thường: 3.880.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi: 0

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 3.857.200
- Số lượng cổ phiếu cá nhân năm giũ: 98,29%
- Số lượng Cổ phiếu tổ chức: 1,71% (trong đó CP quĩ CTCP Bap bì PP : 0.59%)
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 15%

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2010 Chủ tịch HĐQT và ban lãnh dao Công ty đã thực hiện 4 giải pháp chính:

- Gải pháp về kinh tế

- Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất
- Giải pháp hợp lý hoá sản xuất và thúc đẩy sáng kến sáng tạo

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý, đúng chuyên môn của từng cán bộ một người kiêm nhiều việc đã tạo được không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định.

Phân quyền nhiều hơn cho các giám đốc xí nghiệp trực thuộc, các giám đốc các xí nghiệp đã phấp huy tính chủ động sán tạo trong điều hành quản lý của xí nghiệp mình đó là: chủ động trong sản xuất, thường xuyên tiếp cậ với khách hàng và lắng nghe khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng ngày một tót hơn, giám sát giá cả các loại vật tư Công ty nhập ngoại, mua trong nước cũng như chịu trách nhiệm số lượng vậy tư nhập về sử dụng đúng vật tư cho từng loại sản phẩm theo định mức Công ty đã phê duyệt, tổ chức sắp xếp lại các công đoạn sản xuất để tăng năng xuất lao động giảm tiêu hao vật tư , điện năng. Trong năm 2010 các xí nghiệp từng bước đã chuyển dịch cơ cấu lại các mặt hàng sản phẩm đó là bao thức ăn gia súc cán màng OPP có hình thức đẹp đáp ứng được yêu cầu khách hàng. 
- Công ty luôn phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, quản lý và sử dụng và bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên, cán bộ và công nhân trực tiếp đã nâng cao về trình độ quản lý và sử lý các vấn đè kỹ thuật – công nghệ phát sinh trong sản xuất kịp thời đảm bảo sản xuất liên tục nâng cao được sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Về biện pháp kiểm soát: 
- Trong năm 2010 các thành viên trong ban kiểm soát đã cùng phòng kế toán thống kê kiểm tra các mặt hoạt động nghiệp vụ về hạch toán kế toán tài chính về tính chính xác trung thực hợp pháp của chứng từ hạch toán, tham gia vào công tác kiểm kê tiền mặt , hàng tồn kho, TSCĐ tại thời điểm 31/12/2010
3.Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Đầu tư mở rộng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài
IV. Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V.Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán An Phó:
Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2009 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định hiện hành khác về kế toán Việt Nam 
2. Kiểm toán nội bộ: 

- ý kiến kiểm toán nội bộ: Nâng cao trách nhiệm quản lý của các xí nghiệp để kết hợp chặt chẽ với các phòng ban và giữa các xí nghiệp với nhau trong điều hành sản xuất, cũng như việc luân chuyển các chứng từ , đối chiếu sổ sách đối chiếu số liệu cho đứng kịp thời để làm tốt khâu hạch toán kế toán , một số phòng ban vì quá ít người đôi khi chưa kịp thời thực hiện phát sinh trong quá trình sản xuất. 
VI. Các công ty có liên quan

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 

- Công ty cổ phần Bao bì PP đã góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch  với tỏng số vốn đầu tư đến ngày 31/12/2010 là 21.444.870.220 tương đương 164.000 cổ phiếu chiếm 91,11% 

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình Tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Hải phòng_ Nhơn Trạch

- Công ty cổ phần bao bì Hải phòng – Nhơn trạch  được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4703000390 cúa sở Kế hoặch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/06/2007thay đổi lần 1 vào ngày 17/11/2008

- Vốn điều lệ của Công ty theo giấy đăng ký kinh doanh lần thứ nhất là: 18.000.000.000 VNĐ tương đương 180.000 cổ phiếu. 

- Địa chỉ trụ sở chính  tại thửa số 12 khu Công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bao bì từ chất dẻo và bao bì giấy, phụ gia cho ngành nhựa mua bán vật tư và thiết bị cho ngành nhựa và ngành giấy. Vận tải hàng hoá đường bộ 

- Công ty cổ phần Bao bì Hải phòng – Nhơn Trạch xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiét bị đến tháng 6 năm 2008 Công ty đi vào hoạt động sản xuất. 
 Kết quả kinh doanh đến 31/12/2010 như sau:

Doanh thu:

         25.698.856.290 đồng

Lợi nhuận trước thuế :
           4.177.114.668 đồng

Chi phí thuế TNDN: 
                   2.986.251 đồng

Lợi nhuận sau thuế:               4.174.128.417 đồng

Lãi cổ tức chia năm 2010:    20%/năm  
VII. Tổ chức và nhân sự:
· Cơ cấu tổ chức của công ty n¨m 2010
- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trực tiếp trong Ban điều hành Công ty:

- Ông Mai văn Bình: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Ông Mai thúc định: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty 

- Ông Phạm trung Quyết: Thư ký– Phó tổng giám đốc Công ty

- Bà Nguyễn thuý Hiền: Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

- Bà Cao thị Lan: Thành viên HĐQT – Phó phòng tài Vụ

- Bà Nguyễn thị hải yến: Trưởng ban kiểm soát – Trưởng phòng KH-VT
- Ông Vũ Tiên Phong: Thành viên BKS - Giám đốc xí nghiệp PPII

- Ông Bùi Tố Định: Thành viên BKS - Giám đốc xí nghiệp PPIII 

- Ông Ngô trọng Giao: Trưởng phòng Hành chính

- Ông Nguyễn hải Anh: Trưởng phòng kỹ thuật – KCS

- Ông Vũ văn Quí: Giám đốc xí nghiệp Cơ Điện

- Ông Tạ quốc Bảo : Giám đốc xí nghiệp PPI

- Ông Mai duy Cương: Phó giám đốc xí nghiệp PPIII
- Quyền lợi của Ban GÝam đốc: Tiền lương, và tiền bổ sung năng suất cùng các CBCNV theo hệ số

- Số lượng cán bộ, nhân viên :22 người với 360 người lao động Công ty thực hiên chế độ chính sách theo đúng luật qui định.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có : 5 thành viên trong đó có 4 thành viên trực tiếp điều hành Công ty theo danh sách dã nêu trên và có 1 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành Công ty đó là: Ông Trần Ngọc Tuấn: Địa chỉ T/T Viện Công Nghiệp Thông tin dịch vọng hậu – Cầu giấy – Hà Nội đại diện số lượng cổ phiếu của Công ty tài chính Handico.
- Ban kiểm soát: gồm có 3 thành viên theo danh sách nêu trên và trực tiếp điều hành Công ty 
- Hoạt động của  HĐQT/Hội đồng thành viên : thực hiện theo điều lệ hoạt động Công ty tổ chức các phiên họp định kỳ, họp đột xuất và lập biên bản theo đó triển khai các chiến lược nắm bắt tình hình thị trường và đưa ra các chủ trương đúng kịp thời để điều hành Công ty sản xuất kinh doanh có lãi , hiệu quả kinh tế cao đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 360 lao động, xây dựng Công ty ngày càng phát triền
- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ như điều lệ Công ty đã qui định, các thành viên trong ban kiểm soát lĩnh hội các chủ trương biện pháp giải quyết các phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty , kết hợp cùng phòng kế toán thống kê kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ về hạch toán tài chính kế toán tính trung thực và hợp pháp của các chưng từ 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Theo điều lệ của Công ty định mức chi thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát = (Lương thực tế bình quân x hệ số )

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm sãatt/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 4 người

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên: 12,12%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên ban kiểm soát: 2,57%
- Trong năm 2010 các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc điều hành cũng như những người liên quan tới các đối tượng trên  có sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:

- Cổ đông là cá nhân nắm giữ: 98,29%

- Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 1,71%

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn: (Cổ đông sở Hữu: 50.000 cp trở lên)

- Mệnh giá 10.000 Đ/CP

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ liên lạc

	1
	Mai văn Bình
	1950
	33/266 Trần nguyên hãn – Lê Chân – hải phòng

	2
	Mai thúc Định
	1977
	33/266 Trần nguyên hãn – Lê Chân – hải phòng

	3
	Nguyễn thuý Hiền
	1960
	83 Nguyễn văn Linh – Lê Chân – hải phòng

	4
	Cao thị Lan 
	1962
	Số 90 Đường Thiên lôi Lê Chân – Hải Phòng

	5
	Phạm Duy Dần
	1962
	4/30 Đồng bún Niệm Nghĩa Lê Chân Hải Phòng

	6
	Bùi Tố Hùng
	
	Số 10 ngách 36 ngõ 1 Âu cơ Tây Hồ Hà Nội

	7
	Trần văn An
	1948
	1/147 Đình Đông – Lê Chân – Hải Phòng

	8
	Đỗ Văn Lê
	
	Số 263 Trần Nguyên Hãn

	9
	Bùi Tố Hùng
	1959
	Số 10 ngách 36 ngõ 1 Âu Cơ - Tây Hồ hà Nội

	10
	Lê Kim Phượng
	1972
	Số 4 Hoàng Kế Viêm P12 Q.Tân Bình – TP HCM

	11
	Nguyễn Duy Trung
	1984
	B2- 32 Sơn Tây – Hà Nội

	12
	Nguyễn tuyết Trinh
	
	Số 10 ngách 1/36 Làng Nghi tàm tây Hồ

	13
	Nguyễn Văn Sùng
	
	46 tổ 45 trực Cát Vĩnh Niêm  HP

	14
	Phạm Thị Viết
	
	khúc Giản An Tến An Lão HP

	15
	Lưu thị Cảnh
	1980
	11 ngách 25 ngõ 67 phố Hoàng Quí Lê Chân HP


Cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; 
	STT
	Tên tổ chức
	Số lượng CP
	Địa chỉ

	1
	CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex
	22.300
	Số 16 đường Ngô Quyền  HP

	2
	CTCP Cảng cửa Cấm  HP
	3.000 
	Số 2 đường Ngô Quyền HP

	3
	CTCP IDC
	10.900
	266 K Trần Nguyên Hãn HP

	4
	CTCP Bao Bì PP
	22.800
	263 Trần Nguyên Hãn  Hải phòng

	5
	CTCP Chứng khoán sài Gòn
	300
	72 Nguyễn Huệ Quận 1 HCM

	7
	CTCP Chứng khoán Thăng Long
	20
	273 Kim Mã  giảng võ Hà Nội

	8
	CTCP chứng khoán Đông Nam ¸
	3.000
	16 Láng Hạ, Thành Công Ba Đình - HN

	9
	CTTài Cính CP Hoá Chất Việt Nam
	3000
	Toà nhà Vinachimex số4 phạm Ngũ Lão HN

	10
	CT Điện máy xe đạp xe máy
	1.000
	163 Đại la Quận Hai Bà Trưng HN

	
	Tỉ lệ nắm giữ của các tổ chức: 
	1,71%
	


2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài :100 CP
                                                                                Công ty cổ phần Bao bì PP                                                                                          

                                                                                            Chủ tịch HĐQT 

                                                                                             Mai văn Bình

